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Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức năm 2012
I Thông tin chung
1.Thông tin khái quát.
· Tên Công ty : Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
· Đăng ký kinh doanh: Số 0303000133 ; đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003 ,đăng ký thay đổi  gần nhất  ngày 17 tháng 12 năm 2010  tại phòng đăng ký kinh doanh  số 3 thuộc  Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội , vốn điều lệ  42.499.010.000đ . 
· Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2012 :51.353.578.312 ®
· Địa chỉ trụ sở chính: Nhị Khê ,Thường Tín,Hà Nội.
· Tel : 0433.853.360
· Fax: 0433.853.653
· WEBSITE: WWW.Viwelco.com.vn
· Email: viwelco@fpt.vn
· Mã cổ phiếu : QHD sàn giao dịch : HNX
2. Lịch sử hoạt động của Công ty
Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức tiền thân là Nhà máy Que hàn điện, được thành lập ngày 29/3/1967 tại phường Giáp Bát, khu Đống Đa, TP Hà Nội. Trong quá trình hoạt động, do yêu cầu sắp xếp tổ chức, đơn vị lần lượt có các tên sau:
· Năm 1967, thành lập Nhà máy Que hàn điện trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng;
· Năm 1978 chuyển thành Nhà máy Que hàn điện Việt Nam - CHDC Đức, công suất 7.200 tấn/năm;
· Tháng 3/1995, để phù hợp với cơ chế mới, Nhà máy Que hàn điện Việt Nam CHDC Đức đã được Bộ Công nghiệp ra quyết định đổi tên thành Công ty Que hàn điện Việt Đức.
· Theo quyết định 1335 ngày 10 tháng 6 năm 2003, công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện  cổ phần hóa. Ngày 14 tháng 10 năm 2003 Bộ công nghiệp ra quyết định số 166 phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Que hàn điện Việt Đức thành Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức. Từ 01 tháng 01 năm 2004 đến nay Công ty hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.
· Ngày 22 tháng 4 năm 2010 :  2.742.270 cổ phiếu của công ty với mã chứng khoán là QHD chính thức giao dịch tại sở giao dịch chúng khoán Hà Nội n(HNX)  
· Ngày 28 tháng 4 năm 2011, Công ty được chấp thuận yết bổ xung thêm 1.507.631 cổ phiếu đưa tỏng số cổ phiếu được giao dịch lên 4.249.901 cổ phiếu
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3./ Ngành nghề kinh và tình hình kinh doanh 
	3.1/ Ngành nghề kinh doanh :
Sản xuất và kinh doanh vật liệu hàn ( các loại que hàn điện, dây hàn...)
Kinh doanh vật tư nguyên liệu để sản xuất vật liệu hàn .
Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của phát luật. 
3.2/Tình  hình hoạt động khinh doanh
a/ Sản phẩm: 
Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức sản xuất các loại vật liệu hàn bao gồm các nhóm sản phẩm chủ yếu là dây hàn, que hàn và bột hàn. 
· Nhóm sản phẩm dây hàn bao gồm:
· Dây hàn dưới lớp khí bảo vệ (CO2);
· Dây hàn dưới lớp thuốc trợ dung.
· Nhóm sản phẩm que hàn bao gồm:
· Que hàn thép Cacbon thấp và hợp kim thấp, dùng hàn thép có độ bền trung bình như N38 – VD, N42 – VD, N45 – VD, N46 – VD, J421 – VD, VD – 6013;
· Que hàn thép Cacbon thấp và hợp kim thấp, dùng hàn thép có độ bền và độ dẻo cao như N50 - 6B, N55 - 6B, E7016 –VD, E7018 – VD;
· Que hàn đắp phục hồi bề mặt như DCr60, DCr250, DMn350, Dmn - 13B, HX5;
· Các loại que hàn đặc biệt như Que Inox N - 308R, Que Đồng Hm – Cu, Que Gang GG33, Que cắt C5.
· Bột hàn F6VD.
b/Tình hình thị trường và cạnh tranh:
c1/Thị trường, thị phần
· Sản phẩm vật liệu hàn được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng. Lĩnh vực truyền thống của công ty là đóng tàu, thủy điện, cơ khí, xây dựng, giao thông, kết cấu …vv. 
· Sản phẩm của Công ty được cung ứng cho thị trường cả nước thông qua hệ thống bạn hàng được thiết lập ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Thị phần miền Bắc chiếm đa số trong cơ cấu chung. Hiện tại, Công ty có các đại lý phân phối sản phẩm , chiếm khoảng 30% tổng thị phần tiêu thụ trong cả nước.
c2/Đối thủ cạnh tranh 
· Trước năm 1993, cả nước có 02 doanh nghiệp sản xuất vật liệu hàn, trong đó Que hàn Việt Đức chiếm 50-60% thị phần. Một lượng lớn sản phẩm được nhập khẩu từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức. 
· Sau năm 1993, các đơn vị trong nước bắt đầu gia nhập thị trường, đầu tư thiết bị công nghệ để sản xuất vật liệu hàn. Hiện tại đã có nhiều  cơ sở trong cả nước sản xuất vật liệu hàn. Thị trường trở nên cạnh tranh gay gắt bởi đã xuất hiện các cơ sở cạnh tranh lớn nằm trong các lĩnh vực truyền thống mà Công ty đang khai thác. .
4. Thônsg tin về mô hình quản trị,tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.
4.1 Mô hình quản trị công ty :
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Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:
a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;
b. Báo cáo của Ban kiểm soát;
c. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 
2. [bookmark: _Ref123273039]Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:
a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;
b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
d. Lựa chọn công ty kiểm toán;
e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành;
f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ Ngày thành lập;
i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;  
k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
l. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
n. Việc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 
p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty;
3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
[bookmark: _Toc133493826][bookmark: _Toc161111872]Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ; 
d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;
f. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi; 
i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;
k. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;
b. Thành lập các công ty con của Công ty; 
c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);
d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;
e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% vốn điều lệ, hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
g. Việc mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;
j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.
5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.
6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.
7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.
8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
Ban kiểm soát  được bầu tại đại hội đồng cổ đông và  Ban kiểm soát  có quyền hạn và trách nhiệm  chủ yếu sau đây:
a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;
d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;
e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và
h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.

Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: 
a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi  ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý. Đối với các chức vụ từ Trưởng phòng trở xuống, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc được quyền bổ nhiệm sau khi có tham khảo ý kiến của HĐQT.
d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động,  mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.
f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
g. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị  thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.
i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ  và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và pháp luật.
4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý
	- Cơ cấu tổ chức của công ty
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5. Định hướng phát triển
+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
- Duy trì ổn định thị trường que hàn thông thường,tập trung nghiên cứu cải tiến công nghệ nhóm que hàn chất lượng cao.
	- Tập trung đầu tư phát triển thị trường dây hàn.
- Nghiên cứu phát triển thị trường dây và các sản phẩm liên quan có công nghệ và thiết bị sản xuất tương đồng với nhóm thiết bị và sản phẩm của Công ty.
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
-Đầu tư chiều sâu nâng cao năng suất lao động và cải thiện môi trường làm việc của Công ty.
-Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm theo nhóm sản phẩm có quan hệ tương đồng nhằm đa ngành nghề, đa sản phẩm có quan hệ hỗ trợ nhau để tối ưu hoá lợi ích.
	6. Các rủi ro
· Trong năm 2012 do ảnh hưởng của hậu khung hoảng  Các ngành công nghiệp như đóng tầu ,xây dụng ,cơ khí  sản xuất ngừng trệ  ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm của Công ty Que hàn điện Việt Đức..
· Nguyên vật liệu đầu vào: Do đặc thù của Công ty là 70% giá trị nguyên vật liệu đầu vào phải nhập khẩu, vì vậy, giá của nguyên vật liệu trên thị trường thế giới và chính sách của nước xuất khẩu sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động SX - KD của Công ty.
·  Tỷ giá: Nguyên liệu nhập từ nước ngoài của Công ty được thanh toán chủ yếu bằng đồng Đôla Mỹ (USD) và đồng Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) nên lợi nhuận của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ tỷ giá của hai đồng tiền này.
·  Thanh toán: Những khách hàng chính của Công ty đều hoạt động trong các lĩnh vực sử dụng nguồn vốn Nhà nước (như đóng tàu, xây dựng, giao thông, lắp máy...), tốc độ luân chuyển vốn chậm, vì vậy có khả năng dẫn đến hiện tượng nợ đọng, nợ lâu.
· Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu tác động bởi những nguyên nhân khác như sự thay đổi chính sách thuế, xuất nhập khẩu; các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất v.v... .

II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình sản xuất kinh doanh
Năm 2012 các ngành kinh tế có tác động trực tiếp đến thị phần và thị trường của công ty như : cơ khí xây dựng, lắp máy , đặc  biệt là các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp Đóng tầu ,sản xuât vẫn chưa có dấu hiệu  hồi phục  tăng trưởng thấp điều đó tác động trực tiếp đến SXKD cảu công ty. Cụ thể  trong năm 2012  các chỉ tiêu như sản lượng hiện vật, doanh thu và một số chỉ tiêu về quy mô sản xuất không hoàn thành kế hoạch, riêng có chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập của nguwoif lao động là hoang thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ddowcj thể hiện qua số liệu cụ thể sau:
       - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu chính sau đây:
	stt
	Chỉ tiêu
	®vt
	Năm 2012
	So sánh(%)

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Năm 2011

	1
	Sản lượng hiện vật
	TÊn
	
	
	

	
	· Que hàn
	“
	6.590
	77,52
	80,47

	
	· Dây hàn
	“
	2.044
	68,13
	82,68

	2
	Chỉ tiêu giá trị
	Triệu đồng
	
	
	

	
	· Doanh thu
	“
	208.163
	76,11
	87,4

	
	· Giá vốn
	“
	172.777
	
	79,74

	
	· Lợi nhuận trước thuế
	“
	6.488
	162,20
	161,03

	
	· Thuế TNDN
	“
	1.247
	
	

	
	· Lợi nhuận sau thuế
	“
	5.241
	
	158,29



2 . Tổ chức nhân sự
2.1.Danh sách ban điều hành
	Stt
	Họ và Tên
	Số CP năm giữ
	Tỷ lệ(%)
	Chức vụ

	1
	Ngô Bá Việt
	754.430
	17,75%
	Giám đốc

	2
	Bùi Hồng Sơn
	28.344
	0,66%
	Phó giám đôc

	3
	Nguyễn Thanh Khán
	15.599
	0,36%
	Phó giám đốc

	4
	Hoàng Xuân Thành
	21.598
	0,51%
	TP. TC-kÕ toán



Ngày 15 tháng 1 năm 2012 : Ông Nguyễn Thanh Khán được bổ nhiệm giữ choc vụ Phó giám đốc Kinh doanh.
Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành
2.11 Giám đốc
Họ và tên :           Ngô Bá Việt
Ngày sinh:           24-5-1948
Quê quán :          Thanh Hồng-Thanh Hà-Hải Dương
Nơi thường trú :  Số 8 B4 Yên Lãnh-Thịnh Quang-Hà Nội
Chính trị :            Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư đảng uỷ
Quá trình công tác: 
       66 - 74:   Bộ đội
       74 - 78:   Học trường TC Quản lý Kinh tế CNHC
       78 - 88:   Phó phòng Kế toán mỏ APATIT Lào Cai
       88 - 96:   Trưởng phòng kế toán, Ban quản lý dự  án mỏ Apatit Lao Cai
       96 - 98:   Chuyên viên chính, Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Hoá chất 
                       Việt Nam
       98 - Nay: Giám đốc Công ty CP Que hàn điện VĐ    
2.12 Phó Giám đốc kỹ thuật
Họ và tên :      Bùi Hồng Sơn
Ngày sinh :           31-10-1959
Quê quán :          Bình Phú- Tây Sơn- Bình Định
Nơi thường trú:  Số 24/62/29 Phố Khương Hạ-Khương Đình-Thanh Xuân-Hà Nội
Chính trị :           Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư đảng uỷ
Quá trình công tác:
      84 - 95:   Kỹ sư kinh tế Công ty Cơ khí Hà Nội
      95 - 02:   Phó phòng KH-KD, C.ty Cơ khí Hà Nội
      02 - 05:   Phó phòng KT-CL Công ty CP Que hàn điện Việt Đức
      05-- Nay: Phó Giám đốc C.ty CP Que hàn điện Việt Đức
2.13  Phó giám đốc kinh doanh :
 Họ và tên : Nguyễn Thanh Khán 
Ngày sinh : 01 – 10 – 19959
Quê quán : Dũng Tiến – Thường Tín Hà Nội
Nghề đào tạo : Ký sư kinh tế
Quá  trình công tác:
78-82 : Bộ đội
82-83: Chuyển ngành về trường trung cấp Nông nghiệp Thường Tín
83-95: Nhân viên bảo vệ Công ty Que hàn điện Việt Đức
95-97: Nhân viên tiếp thị Công ty Que hàn điện Việt Đức
97-99: Chuyên viên kế hoạch điều dộ 
99-2004 : Phó phòng kế hoạch vật tư
04-12 : Trưởng phòng kinh doanh
12- nay : Phó giám đốc kinh doanh
2.14: Trưởng phòng TCKT
    Họ và tên  :  Hoàng Xuân Thành
    Ngày, tháng, năm sinh : 22-4-1965
    Quê quán:          Phùng Hưng - Khoái Châu - Hưng Yên
     Quốc tịch:          Việt Nam
     Dân tộc :             Kinh
     Chỗ ở hiện tại:    Khu tập thể CTCP Que hàn điện Việt Đức-Nhị Khê-Thường 
                                  Tín-Hà Tây
     Điện thoại (cơ quan):    034 3853 363
    Trình độ chuyên môn:   Đại học-cử nhân kinh tế
 Quá trình công tác: 
           88 - 89:   Công nhân gia công thuốc bọc que hàn- Công ty Que hàn điện 
                           Việt - Đức
           90 - 91:   NV cung ứng vật tư  C.ty Que hàn điện Việt-Đức 
           91 - 01 :  Kế toán  tổng hợp  Công ty Que hàn điện V-Đ
           02 - 2011:  Phó phòng phụ trách phòng Kế toán –Tài chính
          11-nay :Trưởng phòng Kế toán –Tài chính
 2.2 Số lượng cán bộ công nhân viên : Bình quân trong năm 2012 là 188 người.
 2.3  Chính sách đối với người lao động : Người lao động được trả lương, thưởng căn cứ vào kết quả thực hiện công việc. Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về quyền lợi của người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. Người làm việc theo hợp đồng có thời gian từ  03 tháng trở lên đều được Công ty mua Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y tế. 
   Người lao động còn được hưởng các quyền lợi phúc lợi như trợ cấp ốm đau, trợ cấp hiếu hỷ, đi thăm quan nghỉ mát hàng năm... Các quyền lợi này đều được quy định cụ thể trong Thoả ước Lao động tập thể và được Công ty nghiêm túc thực hiện.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Trong năm 2012 không có dự án đàu tư nào được thực hiện

4.Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính
             Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	% tăng giảm

	Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác 
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

	129.872
236.187
3.592

437
4.029
3.311
8%
	113.962
202.194
6.588

(100)
6.488
5.241
9%
	87,7%
85,6%
183,4%


161,03%
158,2%
112,5%


· Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	Các chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
· Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
· Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
	

1,12


2,01
	

1,16


2,66
	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
· Hệ số Nợ/Tổng tài sản
· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	
0.62
1,62
	
0,55
1,21
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
· Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán    
Hàng tồn kho bình quân
· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	


7,66

1,81
	


5,56

1,77
	

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần
· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
. . . . . . . . .
	

1,4%

6,7%

2,5%
1,5%


	

2,6%

10,2%

4,6%
3,2%


	





	5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) Cổ phần: 
Tổng số cổ phần tại 31/12/2012 : 4.249.901 CP 
 Tro ng đó   +  4.249.901 CP phổ thông được chuyển nhượng tự do.
 Công ty không có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài; không  bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài,  
b) Cơ cấu cổ đông: 

	TT
	Néi dung
	Số lượng 
cổ phiếu
	Tỷ lệ %

	1
	Tỷ lệ sở hữu
	
	

	
	- Cổ đông lớn:
	1.894.470
	44,6%

	
	+ Tập đoàn hóa chất Việt Nam
	822.677
	

	
	+ Ngô Bá Việt
	754.430
	

	
	+ Phạm Văn Tư
	317.363
	

	
	- Cổ đông nhỏ:
	2.355.431
	55,4%

	2
	Pháp nhân,Thể nhân
	
	

	
	- Nhà nước
	822.677
	19,3%

	
	- Cá nhân
	3.427.224
	80,7%

	3
	Lãnh thổ:
	
	

	
	- Trong nước
	4.230.104
	99,5%

	
	- Ngoài nước
	19.797
	0,5%


c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
Trong năm không có các hoạt động  như: các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu...vvv thành cổ phần.
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quĩ.

e) Các chứng khoán khác:.    Không

III/Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 
1. Đặc điểm tình hình:

	Năm 2012, khủng hoảng kinh tế,tài chính thế giới vẫn tiếp diễn , trong nước mặc dù Chính phủ có nhiều biện pháp để ổn định kinh tế vĩ mô ,kiềm chế lạm phát, tuy vậy sản xuất chưa có dấu hiệu hồi phục , tăng trưởng thấp ,đặc biệt là các ngành sử dụng trực tiếp sản phẩm của công ty như: Xây dựng, lắp máy, đóng tàu  thì sản xuất bị đình đốn cầm chừng , tác động trực tiếp đến thị trường và thị phần của công ty.

2. Khó khăn và thuận lợi:
a. Khó khăn:
- Lãi xuất cả năm duy trì ở mức cao ,giá cả vật tư ngyên liệu không ổn định, dẫn đến công ty không chủ động được trong kinh doanh, phí vốn tăng .
- Nhu cầu vật liệu hàn của các khách hàng truyền thống , sản phẩm truyền thống giảm . Thị trường mới khai thác đặc biệt là thị trường dân dụng có tính cạnh tranh cao hiệu quả thấp .
	b. Thuận lợi:
- Có sự thống nhất đoàn kết trong nội bộ công ty, có sự phối hợp công tác nhịp nhàng giữa các bộ phận, hướng đến sản xuất kinh doanh năng suất và tiết kiệm.
- Giám đốc đã chỉ đạo kịp thời cơ cấu lại sản phẩm,hoàn thiện hệ thống bán hàng,thúc đẩy công tác tiếp thị bán hàng. 
- Công ty đã nghiên cứu và cho ra các sản phẩm có chất lượng cao thay thế các sản phẩm nhập ngoại, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng như E7016VD, E7018VD, Inox... 
- Sản phẩm dây hàn CO2 đã đáp ứng được yêu cầu cho thị trường trong nước ,bước đầu  có xuất khẩu góp phần tăng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm vật liệu hàn của công ty trên thị trường ..

        3- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012(số liệu cụ thể ở phần II.1)

Năm 2012 các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng hiện vật cũng như doanh thu không đạt được so với kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ năm 2011 .duy chỉ có chỉ tiêu về lợi nhuận SXKD,thu nhập của người lao động là vượt so với kế hoạch và năm 2011. Về vấn đề này ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Giám đốc công ty đã trình bầy,phân tích về thị trường,thị phần về những khó khăn sẽ gập phải trong năm 2012. đại hội nhất trí với quan điểm do Giám đốc đề xuất là “ Bằng mọi giá phải chấp nhận cạnh tranh để duy trì và phát triển thị trường kể cả trường hợp không có lợi nhuận và lợi nhuận thấp” tuy nhiên các ngành sử dụng  sản phẩm của công ty sản xuất bị đình dốn chưa có dấu hiệu hồi phục . thị trường dân dụng nhu cầu cũng thấp và cạnh tranh lớn đã anh hưởng nhiều đến kế hoạch kinh doanh của công ty.
4.Tình hình tài chính
a)  Tình hình tài sản								Triệu đồng 
	stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	Năm 2011
	Tăng giảm(%)

	I
	Tài sản ngắn hạn
	64.795
	75.960
	-11165

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	7.027
	4.845
	2182

	2
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	29.623
	29.486
	137

	3
	Hàng tồn kho
	24.356
	37.774
	-13418

	4
	Tài sản ngắn hạn khác
	3.789
	3.853
	-64

	II
	Tài sán dài hạn
	49.166
	53.912
	-4.746

	1
	Tài sản cố định
	45.359
	50.044
	-4.685

	2
	Tài sản dài hạn khác
	3.807
	3,867
	-60

	III
	Tổng cộng tài sản
	113.962
	129.872
	-15.910



- Năm 2012 giá trị tài sản giảm  15.910 triệu đồng trong đó tài sản lưu động giảm 11.165 triệu đồng và tài sản dài hạn giảm 4.746 triệu đồng chủ yếu do :
	+ Cuối năm 2012 nguyên vật liệu chính có xu thế giám giá,để bảo toàn vốn công ty không mua dự trự ngyện liệu mà xác nhận  qua các hợp đồng kỳ hạn vì thế giá trị tồn kho giảm(13.418)
	+ Do tình hình thị trường không có dấu hiệu phục hồi vì vậy trong năm công ty không đầu tư mới ,nguồn vốn khấu hao ding để trả nợ dài hạn . tài sản dài hạn giảm do trích khấu hao trong năm.
- Nợ phảI thu không có biến động nhiều ,công nợ phát sinh năm 2012 phần lớn được thu róc. Việc thu hồi nợ cũ gập nhiều khó khăn tuy nhiên nợ xấu không phát sinh thêm.

b) Tình hình nợ phải trả
	stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	Năm 2011
	Tăng giảm(%)

	I
	Nợ ngắn hạn
	55.988
	67.820
	-11.832

	1
	Vay và nợ ngắn hạn
	23.369
	29.795
	-6.426

	2
	Phải trả người bán
	25.249
	34.095
	-8.846

	3
	Phải trả khác
	7.370
	3.930
	-13418

	II
	Nợ dài hạn
	6.619
	12.540
	-5.920

	1
	Vay và nợ dài hạn
	6.619
	12.540
	-5.920

	III
	Tổng cộng nợ phải trả
	62.608
	80.360
	-17.752


.
       5/Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
     6/Kế hoạch phát triển trong tương lai
	STT
	Các Chỉ tiêu
	§VT
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Ghi chú

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	

	1
	Giá trị SXCN
	Tr.®
	115.950
	139.350
	148.200
	

	2
	Tổng Doanh thu tiêu thụ
	Tr.®
	350.673
	395.850
	417.600
	

	3
	Sản lượng sản xuất – tiêu thụ
	TÊn
	13.800
	16.600
	17.600
	

	
	Que hàn các loại
	‘’
	10.300
	11.500
	12.000
	

	
	Dây hàn các loại
	‘’
	3.500
	3.800
	4.000
	

	
	Bột hàn các loại
	
	
	500
	600
	(Bột hàn nóng chảy)

	
	Dây từ thép
	
	
	800
	1.000
	Dây buộc các loại

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	%/vốn 
	≥15
	≥15
	≥15
	

	5
	Dư nợ bán hàng
	%/DT
	≤8
	≤8
	≤8
	

	6
	Thu nhập người lao động
	Tr.®/ng/th¸ng
	≥5.5
	≥5.5
	≥5.5
	

	7
	Đầu tư XDCB
	Tr.®
	8.000
	
	
	Xây dựng PX SX bột hàn nóng chảy + dây buộc các loại 



 7/Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 
Căn cứ nội dung ngoại trừ trong báo cáo tài chính  năm 2012 số:293 /BC-KTTC-AASC-KT2 ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán kiểm toán(AASC).
Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức xin được giải trình như sau:
Tiền thuê đất của Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức năm 2010 là : 84.172.000 ® (Tám tư triệu một trăm bẩy hai ngàn đồng chẵn).
Căn cứ  Quyết định số: 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, số tiền thuê đất hàng năm phải nộp của Công ty chúng tôi tối đa không quá 2 lần so với số tiền thuê đất năm 2010, Tức là tiền thuê đất phải nộp của năm 2011 và 2012 là : 84.172.000*2= 168.344.000 ® (Một trăm sáu tám triệu ba trăm bốn bốn ngàn đồng chẵn). tổng số tiền 2 năm phải nộp là 336.688.000đ
Theo thông báo tiền thuê đất hàng năm (đơn giá tạm tính) của Chi cục thuế Huyện Thường Tín, năm 2011 Công ty CP que hàn điện Việt Đức phải nộp là : 1.349.869.000đ/năm và năm 2012 số tiền thuê đất phải nộp là :1.453.525.000đ  tổng số tiền theo thông báo là: 2.803.394.000đ
Về việc này Công ty đã có văn bản gửi Cục thuế Hà Nội và Chi cục thuế Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội. Tuy nhiên cần phải có đơn giá chính thức của sở tài chính làm căn cứ xét miễn giảm .Trong khi  chờ đợi thông báo tiền thuê đất năm 2011 và 2012 theo đơn giá chính thức, Công ty tạm trích vào chi phí tiền thuê đất của năm 2011 và năm 2012 theo mức của Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ vì thế có khoản chênh lệch 2.466.706.000đ(2.803.394.000-336.688.000) ngoại trừ tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2012 của (AASC), khi tiến hành kiểm toán báo cáo tài chunhs năm 2012  tại Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức.
Trên đây là lý do dẫn đến  ý kiến ngoại trừ, Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức xin giải trình và chịu trách nhiệm pháp lý về ý kiến của mình.


IV/Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1. Đặc điểm tình hình:
	Năm 2012 là năm kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Tăng trưởng thấp lãi xuất vay tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao từ 14-17.5%/năm, chứng khoán lao dốc, thị trường bất động sản đóng băng, nợ xấu cao, ngành công nghiệp tàu thủy tuy được chính phủ cơ cấu lại nhưng vẫn ở hiện tượng “chết lâm sàng”. Cũng trong năm 2012 toàn quốc có tới hơn 50.000 doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc phá sản…
	Từ những thực tế như đã nêu trên đã tạo ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất – kinh doanh trong đó có doanh nghiệp của chúng ta.
2. Khó khăn và thuận lợi:
a. Khó khăn:
- Thị trường ngày càng thu hẹp do nhu cầu của khách hàng giảm đặc biệt là các khách hàng thuộc các ngành giao thông vận tải, cơ khí và xây dựng..
- Các sản phẩm chủ lực của công ty mang lại lợi nhuận chính chiếm tới hơn 60% trong cơ cấu tiêu thụ hàng tháng của các sản phẩm công ty nay giảm xuống còn từ 30-35%
- Những sản phẩm không có lợi nhuận dần thay thế các sản phẩm chính.
- Cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường trên cả 3 phương diện: giá cả, chất lượng và phương thức bán hàng.
b. Thuận lợi:
- Các sản phẩm đã được cơ cấu lại phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
- Các chính sách bán hàng đã được áp dụng uyển chuyển đã tạo thế cạnh tranh các sản phẩm của công ty trên thị trường.
- Nhà máy dây hàn đã đi vào hoạt động ổn định đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và bước đầu đã có sản phẩm dây hàn xuất khẩu ra nước ngoài ( xuất khẩu sang Nga)
- Có sự đoàn kết thống nhất giữa lãnh đạo và những người lao động, đặc biệt là tập thể HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ một quý một lần vào đầu quý để kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD của quý và bàn phương hướng thực hiện cho quý tiếp theo.
- 4/5 thành viên HĐQT đang nắm giữ các vị trí trọng trách trong công ty do vậy mọi chủ trương, quyết sách của HĐQT đều được các thành viên thấu hiểu và nhất trí cao.

3. Thực hiện nhiệm vụ được cổ đông giao:
a. Về sản xuất kinh doanh:
- HĐQT đã tích cực bám sát nhiệm vụ SXKD của năm do Đại hội cổ đông đề ra. Tuy nhiên có những lý do bất khả kháng mà một số chỉ tiêu còn đạt kết quả thấp.
- Từ quý III/2012 công ty đã cải tiến và đưa ra thị trường sản phẩm J4213.2, 2.5 các loại có giá thành giảm và tính hàn tốt hơn so với các sản phẩm J421 cùng loại của công ty từ đó đã tạo tính cạnh tranh cho các sản phẩm của công ty trên thị trường cả về 2 phương diện giá cả và chất lượng sản phẩm góp phần mở rộng thị trường và tăng thị phân tiêu thụ.
- HĐQT và Ban GĐ luôn bám sát thị trường, cập nhật thông tin kịp thời về giá cả nguyên liệu, sự thay đổi chính sách của Nhà nước như thuế, lãi xuất vay ngân hàng..
để kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn tác động tích cực đến hiệu quả SXKD của công ty đặc biệt là trong khâu mua nguyên liệu dùng cho sản xuất.
- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng thực hành tiết kiệm ở tất cả các khâu trong sản xuất, quản lý và kinh doanh…
- Luôn có chính sách linh hoạt trong tiếp thị bán hàng ở các vùng miền khác nhau trong cả nước.
b. Vốn và bảo toàn vốn:
Trong năm 2012 công ty có không có sự biến đổi tăng, giảm về vốn. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31.12.2012 vẫn là 42.499 triệu đồng (Bốn mươi hai tỷ, bốn trăm chín chín triệu đồng).
c. Công tác đầu tư:
Trong năm 2012 công ty đã thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nhà máy sản xuất dây hàn tại Hải dương theo luật định với tổng số tiền là: 52.265 triệu đồng (bao gồm cả chi phí xây lắp, thiết bị và chi phí mặt bằng nhà máy).
- Trong năm 2012 công ty không có đầu tư mới.

4. Đánh giá chung:
Kết quả SXKD năm 2012 một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng trong điều kiện và đặc thù như vậy mà vẫn duy trì được sản xuất, bảo toàn được vốn và có lãi cao hơn năm 2011, thị trường được mở rộng, thị phần được nâng cao, việc làm và thu nhập của người lao động được giữ vững ổn định  và cao hơn năm 2011, môi trường được thực hiện bền vững là có sự đoàn kết thống nhất của các thành viên trong HĐQT và giữa HĐQT với Ban giám đốc. Mỗi người theo chức năng và nhiệm vụ của mình đã cố gắng phấn đấu đóng góp sức lực, trí tuệ vào việc khắc phục khó khăn, chuyển hướng SXKD kịp thời duy trì ổn định sản xuất, mọi hoạt động của công ty đều tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.
V /Quản trị công ty.
1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
	Stt
	Họ và Tên
	Số CP năm giữ
	Tỷ lệ(%)
	Ghi chú

	1
	Ngô Bá Việt
	754.430
	17,75%
	

	2
	Bùi Hồng Sơn
	28.344
	0,66%
	

	3
	Nguyễn Thanh Khán
	15.599
	0,36%
	

	4
	Nguyễn Quốc Thành
	3.979
	0,09%
	

	5
	Phạm Văn Tư
	317.363
	7,46%
	Không điều hành



b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Tùy theo các công việc cụ thể HĐQT thành lập các tổ giúp việc khi kết thúc các tổ tự giải tán.
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

c.1 . Hoạt động của Hội đồng quản trị
     Các cuộc họp của HĐQT
	
TT
	
Thành viên HĐQT
	
Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	
Tỷ lệ
	Lý do không tham dự

	1
	Ông Ngô Bá Việt
	Chủ tịch HĐQT
	8
	100%
	

	2
	Ông Bùi Hồng Sơn
	Uỷ viên
	7
	87 %
	

	3
	Ông Phạm Văn Tư
	nt
	8
	100%
	

	4
	Ông Nguyễn Quốc Thành
	nt
	8
	100%
	

	5
	Ông Nguyễn Thanh khán
	nt
	8
	100%
	



- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 02 tháng 3 năm 2012.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty,  các uỷ viên ông Bùi Hồng Sơn, ông Nguyễn Thanh Khán kiêm phó Giám đốc Công ty nên các hoạt động đều thống nhất.


c.2 Các nghị quyết

	STT
	Số nghị quyết
	Ngày
	Nội dung

	
1
	
Sè:31/NQ-H§QT
	
31/01/2012
	
Tạm ứng cổ tức năm 2011 là 8%

	2
	Sè 1/NQ-H§QT
	14/12/2012
	Tạm ứng cổ tức năm 2012: 9 %



c.3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
       - Ông Đặng Trần Lương        hết nhiệm kỳ
       - Ông Nguyễn Quốc Thành   Đại hội cổ đông bầu nhiệm kỳ 2012-2016

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.
e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp).
f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.
2. Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 
	Stt
	Họ và Tên
	Số CP năm giữ
	Tỷ lệ(%)
	Ghi chú

	1
	Phạm Văn Chương
	8.784
	0,02%
	

	2
	Lê Mạnh Hùng
	14.390
	0,034%
	

	3
	Thái Thị Hồng Loan
	6.996
	0,016%
	



(danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).
b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 
Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức trách của BKS theo điều lệ của công ty cụ thể như sau:
· Có 3 thành viên được  phân công nhiệm vụ cụ thể,tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT khi được mời,chủ động tìm hiểu các mặt hoạt động của Công ty,tham mưu cho HĐQT và ban điều hành trong phạm vi chức trách của BKS
· Đồng chí trưởng ban đã chỉ đạo các thành viên bám sát ,bám sất tình hình hoạt động tại công ty trao đổi trực tiếp với các bộ phận chuyên môn những vấn đề thuộc thẩm quyền,báo cáo trưởng ban  để kịp thời trao đổi với HĐQT và ban điều hành các vấn đề thuộc chức trách của BKS.
· Các lĩnh vực chủ yếu được quan tâm trong năm 2012: Kiểm soát về SXKD của công ty ;vê tình hình tài chính;về công tác định mức tiêu hao..vv. 

(đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp).
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ). 
	Stt
	Họ và Tên
	Lương +thưởng
	Phụ cấp
	Tổng cộng

	
	 Hội đồng quản trị
	
	
	

	1
	Ngô Bá Việt
	281.890.800
	18.000.000
	299.890.800

	2
	Bùi Hồng Sơn
	206.686.100
	14.400.000
	221.086.100

	3
	Nguyễn Thanh Khán
	185.703.600
	14.400.000
	200.103.600

	4
	Nguyễn Quốc Thành
	128.556.100
	12.000.000
	140.556.100

	5
	Phạm Văn Tư
	
	14.400.000
	14.400.000

	
	 Ban kiểm soát
	
	
	

	1
	Phạm văn Chương
	
	10.800.000
	

	2
	Lê Mạnh Hùng
	121.910.800
	7.200.000
	129.110.800

	3
	Thái Thị Hồng Loan
	49.434.600
	7.200.000
	56.634.600




b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên). Không
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).: Không
d)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty).
VI .Báo cáo tài chính
1. Ý kiến kiểm toán
	 Đơn vị kiểm toán :Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán(AASC)
 Ý kiến kiểm toán độc lập

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức


Kính gửi : Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
	      Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức

Chúng tôi đã thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức được lập ngày 20 tháng 01 năm 2013, gồm : Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 được trình bày từ trang 06 đến trang 28 kèm theo.
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra và áp dụng các thử nghiệm cần thiết  theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp lập kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Những vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toãn viên
Như  đã nêu trong Thuyết minh số 10 “ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước” công ty đã hach toán chi phí thuê đát năm 2011,2012 của diện tích đất đang sửr dụng của công ty tại Xã Nhị Kê,Huyện Thường Tín,Thành phố Hà Nội thấp hơn Thông báo nộp tiền thuê đất năm 2012 của  chi cục thuế Thường Tín, với số tiền  2.466.706.000đ (trong đó năn 2011 là 1.181.525.000đ , năm 2012 là 1.285.181.000 đ).  Công ty đang hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chức năng để được xem xét thay đổi mức thuế áp dụng cho diện tích đất trên . Do vậy , chi phí thuê đất trên trên báo cáo tài chính cho năm tài chính  2012 của Công ty có thể sẽ thay đổi phụ thuộc vào quyết định chính  thức của cá cơ quan quản lý địa phương có liên quan .

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi,ngoại trừ vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của chúng , Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

2 Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán :bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Được đăng tại  Website của công ty:  httt:\\www.viwelco.com.vn. trang công bố thông tin của HNX,UBCK. 
                                                                                Hà nội , ngày  22  tháng  4  năm 2013		
                                                                                               Chủ tịch HĐQT







	
									                Ngô Bá Việt
